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	6. Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan:  Trường Đại học Xây dựng
Địa chỉ: Số 55  Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
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	7. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Phạm Đình Tuyển
Học vị, chức danh khoa học: Tiến sĩ
Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Đại học Xây dựng.

Địa chỉ cơ quan: Phòng 404 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà nội.

Điện thoại cơ quan: 04.38697045

Điện thoại di động: 0903413495

E-mail: phamdinhtuyen2005@yahoo.com.vn
Website: http:// www.bmktcn.com



	8. những người tham gia thực hiện đề tài

	Họ và tên
	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	T.S Phạm Đình Tuyển
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	Chủ nhiệm đề tài
	

	PGS. TS Nguyễn Nam
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	Thư ký khoa học đề tài
	

	ThS. Cao Lãnh
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Tạ Quỳnh Hoa
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Lê Lan Hương
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Nguyễn Ngọc Anh
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Hồ Quốc Khánh
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	ThS. Lê Lan Phương
	Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Đại học Xây dung; Kiến trúc sư
	
	

	9. đơn vị phối hợp chính 

     

	Tên đơn vị 

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Bộ môn Kiến trúc Quy hoạch, Khoa Kiến trúc – Quy hoạch ĐHXD
	Đơn vị phối hợp nghiên cứu các mô hình lý thuyết.
	PGS. TS. Phạm Hùng Cường

	Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng Hà Nội: Đơn vị phối hợp nghiên cứu triển khai các giải pháp quy hoạch xây dung

	Đơn vị phối hợp nghiên cứu triển khai các giải pháp quy hoạch - kiến trúc xây dựng
	KTS. Trần Thị Tuấn Anh

	Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bắc Giang

	Những vấn đề có liên quan đến địa phương
	

	Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

	nt
	

	UBND huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

	nt
	

	10. tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước     
10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài - trung tâm tiểu vùng (thị trấn, thị tứ, trung tâm dịch vụ nông thôn): 
Hiện tại có nhiều nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài, trong đó kết quả nghiên cứu liên quan đáng lưu ý nhất là đề tài: Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc; Ngân hàng thế giới; Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi trường tài trợ, điều hành và thực hiện (1995). Ngay từ thời điểm đó đề tài đã cho rằng: Cho đến đầu thế kỷ tới, hai phần ba dân số đồng bằng sông Hồng vẫn sẽ sống tại khu vực nông thôn. Tại khu vực này nảy sinh những khó khăn ngày càng lớn về tiêu chuẩn nhà ở, cơ sở hạ tầng và thiếu việc làm dẫn đến sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn ngày càng lớn. Cần thiết phải có các biện pháp, các chương trình, các mô hình kinh tế - xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến khích tạo việc làm phi nông nghiệp với thu nhập hấp dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông thôn – nông hộ sản xuất hàng hóa phát triển, làm cho lực lượng lao động ly nông bất ly hương. Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên đề xuất khái niệm về trung tâm dịch vụ nông thôn với vai trò là không gian đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ cho cộng đồng nông thôn về sản xuất cũng như đời sống xã hội.

- Trong bài viết: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã khẳng định: Qua tổng kết thực tiễn trong nước và nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, nội dung tổng quát về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cần được xác định là: quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, quy hoạch phát triển nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và đô thị hóa nông thôn, ưu tiên giải quyết việc làm, chuyển dần lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ...

- Các nghiên cứu về quy hoạch xây dựng nông thôn đều khẳng định: Hạt nhân không gian đô thị tại khu vực nông thôn hiện nay là các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn, tuy nhiên  Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam – QCXDVN 01:2008, tại khu vực nông thôn mới chỉ có các khái niệm về thị trấn (đô thị cấp V), các khái niệm về thị tứ, trung tâm cụm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn vẫn chưa được thừa nhận. 

10.2. Danh mục các công trình liên quan (Họ và tên tác giả; Nhan đề bài báo, ấn phẩm; Các yếu tố về xuất bản)
1.  Quy hoạch làng đô thị, du lịch, sinh thái huyện ngoại thành Hà Nội (đề tài NCKH cấp Bộ, 2002;
2. Quy hoạch phát triển các trung tâm dịch vụ nông thôn huyện Gia Lâm, Hà Nội (đề tài NCKH cấp trường), 2000;
3. Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn huyện Thanh Trì Hà Nội (đề tài NCKH cấp trường), 2002;



	11. Tính cấp thiết của đề tài

Văn kiện đại hội Đảng X chỉ rõ: “ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường...”

Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh là một huyện trung du. Tổng diện tích đất 20110ha , trong đó đất nông nghiệp là chủ yếu chiếm 67% quỹ đất. Huyện có 25 xã và 1 thị trấn với số dân khoảng 20,5 vạn người, chủ yếu là lao động nông nghiệp, lao động chưa có chuyên môn kỹ thuật chiếm 95%. Hiệp Hòa là huyện thuần nông, tài nguyên thiên nhiên không đáng kể. Ưu thế về vị trí để phát triển công nghiệp so với các khu vực lân cận ( Sóc Sơn, Hà Nội; Yên Phong, Bắc Ninh) hạn chế. 

Việc tìm kiếm các mô hình phát triển kinh tế - xã hội (đi cùng với nó là các mô hình không gian) để có thể thu hút các nguồn lực và tạo động lực, điểm đột phá thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện đã trở thành một trong những nhiệm vụ trung tâm của huyện. 

Cũng tương tự như các vùng nông thôn khác tại đồng bằng sông Hồng, tại Bắc Giang nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng, sự dịch chuyển cơ cấu lao động và quá trình đô thị hoá không thể diễn ra đều khắp trong toàn khu vực nông thôn mà phải tập trung tại những không gian, nơi có những điều kiện thuận lợi, để tập trung được nguồn lực phát triển, cho phép lồng ghép được nhiều chương trình phát triển nông thôn và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa cho toàn vùng. Không gian đó chính là các trung tâm tiểu vùng (thị trấn, thị tứ, trung tâm dịch vụ nông thôn), bao gồm thị trấn Thắng và khoảng 6-8 trung tâm cụm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn. 

Vì vậy, đề tài Nghiên cứu quy hoạch xây dựng phát triển các trung tâm tiểu vùng (thị trấn, thị tứ, trung tâm dịch vụ nông thôn) thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa cấp thiết về cả phương diện lý luận và thực tiễn. Về lý luận, đề tài làm rõ hơn mô hình kinh tế - xã hội và vai trò hạt nhân không gian của các trung tâm tiểu vùng, đặc biệt là các trung tâm cụm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn, là cơ sở cho việc hình thành chính sách, cơ chế, quy chuẩn xây dựng để phát triển các không gian này. Về thực tiễn, khi triển khai thực hiện, đề tài đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa tại huyện Hiệp Hòa và khi thành công có thể áp dụng rộng rãi trong các địa bàn nông thôn khác của tỉnh Bắc Giang. 



	12. Mục tiêu đề tài

 Nghiên cứu mô hình lý thuyết các trung tâm tiểu vùng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên của huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, là cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng các trung tâm tiểu vùng; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư xây dựng; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và đô thị hoá tại khu vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang.



	13. cách tiếp cận, Phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
Thông thường, việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng (mô hình không gian) là bước triển khai tiếp theo của các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thông qua các chương trình, hay các mô hình kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong đề tài này, trên cơ sở mục tiêu, chiến lược  phát triển kinh tế - xã hội đã xác định, phải tiến hành đồng thời nghiên cứu cả mô hình kinh tế - xã hội và mô hình không gian: Trung tâm tiểu vùng. 

Việc nghiên cứu được đặt trong điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa cụ thể của huyện Hiệp Hòa, của tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô. 

Việc nghiên cứu cần được tham khảo các kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp nông thôn của các vùng nông nghiệp khác thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng Nam Bộ và của nước ngoài.

Đề tài phải đảm bảo được tính hiện thực, vì vậy việc nghiên cứu không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng mà còn phải đề cập tới các lĩnh vực có liên quan, đặc biệt đến cơ chế và các nguồn lực thực hiện. 

Địa phương là người thụ hưởng đề tài này, vì vậy trong quá trình thực hiện, việc gắn kết, tham khảo ý kiến lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư là hết sức cần thiết. 



	14. nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện   

	SỐ TT


	Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu
	Sản phẩm

phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Lập và thông qua đề cương
	Đề cương được phê duyệt
	
	T.S Phạm Đình Tuyển

	2
	Nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng của các huyện trung du. Trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề quy hoạch bảo vệ môi trường phát triển bền vững

	Mô hình lý thuyết về: Hoạt động kinh tế xã hội của Trung tâm tiểu vùng

Báo cáo các chuyên đề
	01/2009-9/2009
	Nhóm thực hiện đề tài và các đơn vị phối hợp: Bộ môn Kiến trúc Quy hoạch ĐHXD; Sở KHCN Bắc Giang; UBND huyện Hiệp Hoà

	2.1
	Khảo sát và thu thập thông tin
	Báo cáo
	
	

	2.2
	Nghiên cứu dịch chuyển cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn; vấn đề việc làm phi nông nghiệp.
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.3
	Nghiên cứu phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.4
	Nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ tại khu vực nông thôn
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.5
	Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Vệ sinh môi trường 
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.6
	Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực nông thôn Bắc Giang
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.7
	Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tạo nguồn lực phát triển
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.8
	Nghiên cứu hoạt động kinh tế - xã hội- văn hoá của các Trung tâm tiểu vùng
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.9
	Nghiên cứu mô hình Trung tâm tiểu vùng trong mối quan hệ với mô hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	2.10
	Tổng hợp nghiên cứu
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	3
	Nghiên cứu mô hình không gian chức năng của trung tâm tiểu vùng:

 
	Mô hình lý thuyết: Về hệ thống không gian quy hoạch xây dựng của Trung tâm tiểu vùng

Báo cáo các chuyên đề
	3/2009-6/2010
	Nhóm thực hiện đề tài và các đơn vị phối hợp: Bộ môn Kiến trúc Quy hoạch ĐHXD; Sở KHCN Bắc Giang; UBND huyện Hiệp Hoà 

	3.1
	Khảo sát và thu thập thông tin
	Báo cáo
	
	

	3.2
	Hệ thống mạng lưới trung tâm tiểu vùng

- Quy mô đất đai, dân cư của các trung tâm tiểu vùng
	Báo cáo chuyên đề


	
	

	3.3
	Quy hoạch xây dựng các trung tâm tiểu vùng: Phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật; kiến trúc cảnh quan
	Báo cáo chuyên đề


	
	

	3.4
	Bảo vệ môi trường
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	3.5
	Đầu tư, khai thác và quản lý xây dựng
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	3.6
	Tổng hợp nghiên cứu
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	4
	Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 một trung tâm tiểu vùng - trung tâm dịch vụ nông thôn, trung tâm cụm xã tại một cụm xã cụ thể.


	Đồ án quy hoạch xây dựng được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
	6/2010 đến

9/2010


	Nhóm thực hiện đề tài và các đơn vị phối hợp: Công ty Tư vấn ĐHXD; Sở XD Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hoà và xã (nơi quy hoạch)

	4.1
	Đo đạc nền khu đất
	Bản đồ
	
	

	4.2
	Khảo sát hiện trang khu đất, thu thập các tài liệu liên quan đến quy hoạch khu đất
	Báo cáo
	
	

	4.3
	Lập nhiệm vụ quy hoạch
	Nhiệm vụ
	
	

	4.3
	Lập Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất
	Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000
	
	

	4.4
	Lập Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.5
	Tổng hợp nghiên cứu hiện trạng
	Báo cáo chuyên đề


	
	

	4.6
	Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.7
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.8
	Tổng hợp phương án quy hoạch: Phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất
	Báo cáo chuyên đề


	
	

	4.9
	Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.10
	Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; 
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.11
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; tỷ lệ 1/2.000;
	Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
	
	

	4.12
	Tổng hợp phương án quy hoạch: giao thông và hạ tầng kỹ thuật; kiến trúc cảnh quan
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	4.13
	Tổng hợp Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp 
	Báo cáo tổng hợp
	10/2010 đến 12/2010
	T.S Phạm Đình Tuyển

	15. sản phẩm và địa chỉ ứng dụng

· Loại sản phẩm 
     Mẫu                          Vật liệu                   Thiết bị máy móc            Dây chuyền công nghệ             

     Giống cây trồng       Giống gia súc          Qui trình công nghệ        Phương pháp                   

     Tiêu chuẩn               Qui phạm                 Sơ đồ                               Báo cáo phân tích        

     Tài liệu dự báo         Đề án                       Luận chứng kinh tế         Chương trình máy tính        

     Bản kiến nghị           Sản phẩm khác :   Bản đồ quy hoạch
· Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

	SỐ TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học

	1
	Đề án nghiên cứu
	01 
	Xác lập được các mô hình phát triển của Trung tâm tiểu vùng với các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, văn hoá cụ thể, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch không gian của các trung tâm tiểu vùng tại huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

	2
	Đồ án qy hoạch xây dựng
	01 
(bao gồm hệ thống bản vẽ, thuyết minh theo đúng quy định về quy hoạch xây dựng)
	Đồ án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với Quyết định 03/2008 BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây Dựng quy định đối với đồ án quy hoạch xây dựng)

	· Số học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo: 02 học viên cao học (1 học viên/năm); 01 nghiên cứu sinh (theo hướng nghiên cứu của đề tài)
· Số bài báo công bố: 02 bài
· Địa chỉ có thể ứng dụng: Một cụm xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

	16. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí
Tổng kinh phí: 

Trong đó:

    Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ:                    490.000.000 đồng

    Các nguồn kinh phí khác (UBND tỉnh Bắc Giang):   485.000.000 đồng

Nhu cầu kinh phí từng năm:

 - Năm 2009:         266.000.000 đồng          - Năm 2010: 224.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi :

Thuê khoán chuyên môn:   332.670.000 đồng 

Chi khác:                            157.330.000 đồng

	Ngày          tháng       năm  …                                                    Ngày        tháng       năm 2008
                 Cơ quan chủ trì                                                               Chủ nhiệm đề tài

                (Ký tên, đóng dấu)                                                                (Họ và tên, ký)                                                                 

Ngày        tháng      năm 2008
Cơ quan chủ quản duyệt

TL. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường
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